Nhà xuất bản giáo dục việt nam
 Công ty  cổ phần in Diên Hồng
 

                                                                                                Mẫu số B 09 - DN
Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy I -Năm 2010  
I.Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp  

1- Hình thức sỡ hữu vốn: 

  Công ty Cổ phần in Diên Hồng được thành lập trên cơ sở Cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 1574/QĐ-BGD & ĐT – TCCB ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Theo giấy kinh doanh số 0103004371

 +  Đăng k‎í lần đầu, ngày 13 tháng 05 năm 2004 vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng( Mười tỉ đồng)

 + Đăng kí thay đổi lần 2, ngày 22/6/ 2007 vốn điều lệ : 13 831 800 000 ( Mười ba tỷ, tám trăm ba mốt triệu, tám trăm ngàn  đồng )

2- Lĩnh vực kinh doanh:     Sản xuất công nghiệp
3- Ngành nghề kinh doanh

  In sách giáo khoa, các tài liệu dạy và học khác của ngành giáo dục đào tạo theo kế hoạch hàng năm của Nhà Xuất bản Giáo dục; In, sản xuất kinh doanh các tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

· Công ty được Nhà xuất bản giáo dục giao sản lượng in sách giáo khoa chiếm trên 75,6% sản lượng trang in thành phẩm thực hiện  năm 2010 tạo điều kiện ổn định việc  làm cho người lao động.

· Cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt làm cho đơn giá về gia công in thấp, giá vật tư đầu vào lại tăng cao làm cho Công ty gắp rất nhiều khó khăn.
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1- Kỳ kế toán năm: 

              Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc ngày 31/12/2010
2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong  kế toán:

                 Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 
1- Chế độ kế toán áp dụng: 

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/ QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các Thông tư  sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

3- Hình thức kế toán áp dụng

                 Nhật ‎ ký chung

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và  các khoản tương đương tiền.

              Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Cuối năm  các khoản mục tiền có nguồn gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí trong năm kế toán.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

· Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc: Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh.

- Phương pháp xác định giá trị hàng dở dang cuối kỳ: Theo giá trị NVL chính trực tiếp.

· Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:

 Kê khai thường xuyên, giá trị thực tế xuất kho trong kỳ được xác định theo phương pháp giá bình quân gia quyền.

· Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Công ty không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho vì cuối năm giá trị chênh lệch giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng là không đáng kể.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

-  Nguyên giá đánh giá TSCĐ: Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc, trong quá trình sử dụng được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

-    Phương pháp khấu hao TSCĐ 

 Phương pháp khấu hao áp dụng theo Đường thẳng. Thời gian khấu hao được áp dụng theo QĐ số 206/2003/QĐ - BTC như sau:

+ Nhà cửa vật kiến trúc: 

6-25 năm

+ Máy móc, thiết bị:


7-10 năm

+ Phương tiện vận tải:


6-10 năm

+ Thiết bị văn phòng:


8-10 năm

Các trường hợp khấu hao đặc biệt: Không

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí SXKD trong kỳ phát sinh, trừ khoản chi phí đi vay liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB hoặc sản xuất tài sản dở dang cơ bản đầy đủ điều kiện được vốn hoá.

- Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí SXKD kỳ này để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây biến động cho chi phí sản xuất đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí và doanh thu. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có số chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi sổ bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 3 % trên quỹ lương đóng BHXH vàđược hạch toán vào chi phí quản lí‎ doanh nghiệp trong kỳ.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

Lợi nhuận sau thuế TNDN sau khi được HĐQT phê duyệt sẽ trích các quỹ theo Thông báo số 2276/CV-NXBGD ngày 27/12/2006 của TGĐ và các quy định Pháp  lí hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lí của các khoản đã thu được tiền và sẽ thu được tiền.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

- Các khoản phải thu: Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ.

- Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng: Công ty có trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi vì giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu không thu được của khách hàng tại thời điểm lập báo cáo là tương đối.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

                                                                      (Đơn vị tính: VNĐ)

	1-Tiền
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Tiền mặt
	103.887.025
	52.210.123

	- Tiền gửi ngân hàng
	637.262.113
	1.974.631.415

	- Tiền gửi có kỳ hạn
	
	1.000.000.000

	Cộng
	741.149.138
	3.026.841.538

	03-Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
	
	

	- Phải thu người lao động 
	1.427.463.192
	692.219.133

	- Phải thu khác
	1.199.136.376
	1.212.751.065

	Cộng
	2.626.599.568
	1.904.970.198

	04- Hàng tồn kho
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Nguyên liệu, vật liệu
	8.165.139.871
	11.111.197.713

	- Công cụ, dụng cụ
	19.404.623
	16.431.111

	- Chi phí SX, KD dở dang
	1.154.309.364
	1.737.091.564

	- Thành phẩm
	363.434.896
	363.434.896

	- Hàng gửi đi bán
	25.171.798
	36.517.451

	Cộng giá gốc hàng tồn kho
	9.727.460.552
	13.264.672.735

	05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
	
	

	- Thuế GTGT còn được khấu trừ
	234.073.573
	794.005.457

	- Các khoản phải thu Nhà nước
	232.935
	232.935

	Cộng
	234.306.508
	794.238.392

	08. Tình hình tăng giảm TSCĐ trong năm:
	
	

	*) Tăng:
	
	331.428.572

	+ Nhà cửa vật kiến trúc
	0
	0

	+ Máy móc TBỊ:    -   Máy hiện bản      
	
	104.761.905

	                                 -  Máy in Mitsubi shi:
	
	

	                                 - Thay bơm chân không máy A10
	
	

	                                 - Máy Dao 1600 - 02
	
	

	+ Phương tiện vận tải truyền dẫn ( Xe nâng hàng )
	
	226.666.667

	*) Giảm:
	
	30.040.395

	+ Máy móc TBỊ:
	
	

	+ Phương tiện, vận tải TD: Tly máy Pô tôDSM615 P.SXKD
	
	30.040.395

	11- Chi phí xây dựng dở dang
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
	
	

	Cộng
	
	

	Chỉ tiêu

Nhóm Tài sản cố định

Nhà cửa

MMTBÞ

PT vận tải

TB DC QLy
Cộng

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

I. Nguyên giá TSCĐ

1. Số dư đầu năm

2.877.629.520

15.785.478.006

1.057.548.638

215.105.673

19.935.761.837

2. Số tăng trong năm

0

0

 Trong đó:

      - Mua trong năm

      - ĐTXDCBB hoàn thành

      - Tăng khác

      - Chuyển sang XDCB

3. Số giảm trong năm

0

0

0

 - Thanh ly‎, nhượng bán
 - Giảm khác

4. Số cuối năm

2.877.629.520

15.785.478.006

1.057.548.638

215.105.673

19.935.761.837

II. Giá trị đã hao mòn

2.422.040.556
9.785.742.399
564.498.334
215.105.673
12.987.386.962
1. Số dư đầu năm

2.381.040.300

9.488.412.141

531.619.315

215.105.673

12.616.177.429

2. Số khấu hao năm

41.000.256
297.330.258
32.879.019
0
371.209.533
3. Chuyển sang BĐ sản ĐT

4. Thanh ly‎, nhượng bán
III. Giá trị còn lại

1. Đầu kỳ

496.589.220

6.297.065.865

525.929.323

0

7.319.584.408

2. Cuối kỳ

455.588.964
5.999.735.607
493.050.304
6.948.374.875


	15- Vay và nợ ngắn hạn
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Vay ngắn hạn
	5.866.690.424
	7.982.666.633

	- Nợ ngắn hạn
	
	

	Cộng
	5.866.690.424
	7.982.666.633

	16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Thuế giá trị gia tăng
	
	

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	62.293.748
	6.849.034

	- Thuế thu nhập cá nhân, vãng lai
	1.200.000
	817.200

	Cộng
	63.493.748
	7.666.233

	17. Chi phí trả trước
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Trích trước tiền lương trong thời gian nghỉ phép
	
	

	Cộng :
	
	

	18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Tài sản thừa chờ giải quyết
	
	

	- Kinh phí công đoàn
	16.540.284
	48.670.391

	- Bảo hiểm xã hội
	91.525.580
	70.550.933

	- Nhận kí cược, kí quỹ ngắn hạn
	20.000.000
	20.000.000

	- Doanh thu chưa thực hiện
	
	

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác
	1.059.510.414
	1.058.969.479

	Cộng
	1.187.576.278
	1.198.190.803

	19- Phải trả dài hạn nội bộ
	Năm 2010 
	Năm 2009

	Cộng
	0
	0

	20- Vay và nợ dài hạn
	Năm 2010 
	Năm 2009

	a- Vay dài hạn
	
	

	b- Nợ dài hạn
	
	

	Cộng
	0
	0

	22- Vốn chủ sỡ hữu
	Năm 2010 
	Năm 2009

	a- Bảng biến động về vốn
	
	

	b- Chi tiết vốn đầu tư chủ sỡ hữu
	13.831.800.000
	13.831.800.000

	- Vốn góp của Nhà nước
	7.106.000.000
	7.106.000.000

	- Vốn góp các đối tượng khác
	6.725.800.000
	6.725.800.000

	Cộng
	
	

	c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	13.831.800.000
	13.831.800.000

	+ Vốn góp đầu năm
	13.831.800.000
	13.831.800.000

	+ Vốn góp tăng trong năm
	
	

	+ Vốn góp giảm trong năm
	
	

	+ Vốn góp cuối năm
	13.831.800.000
	13.831.800.000

	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	
	1.106.544.000

	d- Cổ tức
	
	

	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
	
	

	®- Cổ phiếu
	Năm 2010 
	Năm 2009

	- Số lượng cổ phiếu đăng kí phát hành
	1.383.180
	1.383.180

	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	1.383.180
	1.383.180

	+ Cổ phiếu phổ thông
	1.383.180
	1.383.180

	e- Các quỹ của doanh nghiệp
	
	

	- Quỹ đầu tư phát triển
	1.454.245.544
	1.454.245.544

	- Quỹ dự phòng tài chính
	67.526.718
	67.526.718

	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	
	

	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp
	
	

	- Quỹ đầu tư phát triển:.
	

	     - Quỹ đầu tư Tài chính:
     - Quỹ Khen thưởng Phúc lợi:  
    - Quỹ khen thưởng của TGĐ, GĐ tại đơn vị: 

	g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.
	


VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.








                                                                        ( Đơn vị tính : VNĐ )
	
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	25- Tổng doanh thu bán hàng và CC dịch vụ (Mã số 01)
	7.048.477.497
	8.060.731.003

	Trong đó:
	
	

	- Doanh thu bán hàng
	7.048.477.497
	8.060.731.003

	26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
	0
	0

	Trong đó:
	
	

	+ Chiết khấu thương mại
	
	

	+ Giảm giá hàng bán
	
	

	+ Hàng bán bị trả lại
	
	

	27- DT thuần về bán hàng và CC dịch vụ (Mã số 10)
	7.048.477.497
	8.060.731.003

	Trong đó:
	
	

	+ Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá
	7.048.477.497
	8.060.731.003

	+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
	
	

	28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
	6.196.748.357
	7.384.158.018

	- Giá vốn của thành phẩm đã bán
	6.196.748.357
	7.384.158.018

	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	

	29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	23.479.339
	7.190.146

	- Cổ tức, lợi nhuận được chia
	
	

	30- Chi phí tài chính (Mã số 22)
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	- Lãi tiền vay
	185.032.843
	87.492.079

	- Chi phí tài chính khác
	
	

	31- Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51)
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	- CP thuế TNDN tính trên TN chịu thuế năm hiện hành
	55.444.715
	21.410.570

	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
	
	

	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	55.444.715
	21.410.570

	33- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
	4.496.696.813
	5.922.851.755

	- Chi phí nhân công
	576.925.357
	857.295.580

	- Chi phÝ khÊu hao TSC§
	371.209.533
	371.642.813

	- Chi phí dịch vụ mua ngoài
	776.671.500
	511.240.047

	- Chi phí khác bằng tiền
	534.645.252
	349.168.048

	Cộng
	6.756.148.455
	8.012.198.243


VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
                 VII. Những thông tin khác
1-Tình hình thu nhập của CBCNVC:
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực hiện

	
	
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	1. Tổng quỹ lương
	
	935.912.613
	995.143.832

	2. Tiền thưởng+ khác
	
	545.063.254
	850.829.928

	3. Tổng thu nhập
	
	1.480.975.867
	1.845.973.760

	4. Tiền lương bình quân(165)
	
	1.890.732
	1.842.859

	5. Thu nhập bình quân
	
	2.991.870
	3.418.470


2-Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Công ty:
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Q1/ Năm 2010 
	Q1/N¨m  2009

	1. Bố trí cơ cấu TS và cơ cấu NV
	
	
	

	1.1 Bố trí cơ cấu tài sản
	
	
	

	- Tài sản cố định / Tổng tài sản
	%
	26,43
	30,65

	- Tài sản lưu động / Tổng tài sản
	%
	73,57
	69,35

	1.2 Bố trí cơ cấu
	
	
	

	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn
	%
	39,81
	45,26

	- Nguồn vốn CSH / Tổng nguồn vốn
	%
	60,19
	54,74

	2. Khả năng thanh toán
	
	
	

	- TT nhanh: (TSLĐ -hàng TK) / Nợ NH phải trả
	Lần
	0,92
	0,64

	- TT hiện hành: Tổng TSLĐ/ Nợ phải trả
	Lần
	1,85
	1,65

	3. Tỷ suất sinh lời
	
	
	

	3.1 Tỷ suất lợi nhuận/ DT+TN #
	%
	
	

	- Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu+TN #
	%
	2,29
	2,9

	- Tỷ suất LN sau thuế/ Doanh thu+TN #
	%
	1,52
	2,67

	3.2 Tỷ suất LN /  Tổng Tài sản
	%
	
	

	 - LN trước thuế / Tổng TSản
	%
	0,63
	0,92

	 - LN sau thuế / Tổng TSản
	%
	0,42
	0,84

	3.3 Tỷ suất LN sau thuế /  Nguồn vốn CSH
	%
	0,69
	1,35


3- Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu:

· Chỉ tiêu bố trí cơ cấu Tài sản:.

· Chỉ tiêu bố trí cơ cấu vốn: 

· Các chỉ số khả năng thanh toán: 

4. Tỷ lệ thu hồi công nợ:            Đạt 43,46 %
      5. Kiến nghị:

                                                                 Hà Nội, ngày  3  tháng 6 năm 2010
	Lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Phạm Thu Hà
	Trần Thị Lan
	


Chú y:

	                                   TSLĐ  - Hàng tồn kho

  TT hiện hành  =        Nợ ngắn hạn phải trả


	                                      TSLĐ  - Hàng tồn kho

  TT hiện hành  =            Nợ ngắn hạn phải trả




